Một số đề kiểm tra                   hóa học lớp 11

(Đổi mới kiểm tra đánh giá thường                       xuyên và định kì môn hóa học lớp 11)
phần một. Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá

phần hai. Kiến thức trọng tâm
Chương 1. sự điện li
I. Kiến thức trọng tâm (1)
1. Sự điện li
Kiến thức

Biết được :  Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.

Kĩ năng

 Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.

 Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

 Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
– Hằng số điện li và độ điện li.
2. Axit, baz¬, muèi

Kiến thức

Biết được : 
 Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A–rê–ni–ut.
 Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết Bron–stêt.
 Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.

– Hằng số axit, hằng số bazơ.

Kĩ năng

 Phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa.

 Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa.

 Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.
 Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.

3. Sự địện li của nước. pH. Chất chỉ thị axitbazơ

Kiến thức

Biết được : 

 Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.

 Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.

 Chất chỉ thị axit  bazơ : Quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng.

Kĩ năng

 Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.  

 Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.

4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Kiến thức

Hiểu được :
 Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

 Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện : 

+ Tạo thành chất kết tủa.

+ Tạo thành chất điện li yếu.

+ Tạo thành chất khí.
– Phản ứng thuỷ phân của muối. Môi trường của dd muối.

Kĩ năng

 Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hoá học xảy ra.

 Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

 Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.

 Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng ; Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp ; Tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

II. Câu hỏi và bài tập 

II.1.Chất điện li và sự điện li

1.
Thế nào là chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? Cho ví dụ.
2.
Cho các chất : CO2, HCl, KOH, C2H5OH, H2O, CaCO3, Al(OH)3, H2CO3, HF, C6H6, CH3COOH, CaO, SiO2.

Xếp các chất trên vào 3 cột tương ứng

	Chất không điện li
	Chất điện li mạnh
	Chất điện li yếu

	
	
	


3.
Viết phương trình điện li của các chất sau : HCl, HClO, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2, NH3, Al2(SO4)3, Na2CO3, KClO3, (NH4)2SO4.

4.
Vai trò của nước trong quá trình điện li của chất điện li ?
5.
Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol 
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. Tìm mối liên hệ giữa a, b, c, d.
6. 
Trộn 300 ml dd CaCl2 0,1M với 200 ml dd NaCl 0,2M. Tính nồng độ mỗi ion trong dd sau khi trộn.
7.
Tính thể tích dd Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol OH– bằng số mol OH– có trong 200 gam dd NaOH 2%.

8.
Tính nồng độ ion H+ trong dd HNO3 12,6%, D= 1,12 g/ml.

9.
Dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li α=1,42%. Tính nồng độ mol ion H+ trong dd đó.

10.
Dung dịch HClO 0,2M có nồng độ H+ bằng 0,008M. Tính độ điện li α của HClO trong dd.
11.
Dung dịch A có chứa 0,4 mol Ca2+, 0,5 mol Ba2+ và x mol Cl–. Tính x ?
12.
Mét dd chứa 0,2 mol Fe2+, 0,12 mol Al3+, x mol Cl–, y mol 
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. Cô cạn dd được 45,92 gam rắn khan. Tính x, y.
13.
Để tăng độ điện li của axit axetic có thể dùng cách nào sau đây ? 


A. Pha loãng dd axit.


B. Cho vào dd một ít dd HCl.


C. Cho vào dd một ít NaCl


D. Cho vào dd một ít Na2O. 
Giải thích.

II. 2. Axit, baz¬, muèi

1.
Theo thuyết A–rê–ni–ut, thế nào là axit, bazơ ?
2.
Theo thuyết Bron–stêt, thế nào là axit, bazơ, chất lưỡng tính, chất trung tính ?
3.
Thế nào là hiđroxit lưỡng tính ? cho ví dụ.

4.
Thế nào là axit một nấc, axit nhiều nấc, bazơ một nấc, bazơ nhiều nấc ?
5.
Muối là gì ? Thế nào là muối trung hoà, muối axit ? cho ví dụ.

6.
Viết biểu thức hằng số axit, hằng số bazơ của các axit, bazơ sau :

– Axit : CH3COOH, HF, NH4+.

– Baz¬ : NH3, CH3COO–
7.
Cho các chất và ion : Na+, Al3+, 
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, Cl–, C2H5O–, C6H5O–, Cu2+ theo thuyết Bron–stêt chúng thuộc loại gì ? Vì sao ? Hãy chứng minh bằng ptpư.
8.
Dựa vào thuyết Bron–stêt, hãy xếp các chất hoặc ion sau vào cột tương ứng :

NH3, CH3COO–, Zn2+, H2O, NaHCO3, 
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9.
Cho tên các axit, hãy viết công thức phân tử của axit và của gốc axit tương ứng, ghi tên gốc axit đó.

	STT
	Tên axit
	CTPT axit
	Gốc axit và tên gốc axit

	1
	axit sun furic
	
	

	2
	axit clohi®ric
	
	

	3
	axit photphoric
	
	

	4
	axit axetic
	
	

	5
	axit sufur¬
	
	


10.
Giải thích môi trường của các dd sau : HCl, NaOH, NaCl, NH4NO3, K2S, CuCl2.
11.
Tính độ điện li của HCN trong dd 0,05M biết Ka= 7. 10–10 

12.
Tính hằng số điện li của CH3COOH, biết rằng dd axit 0,1M có  (  = 1,32%.
13.
Lấy 50  ml dd CH3COOH 2M pha loãng với nước thành 1 lít dd X. Nồng độ mol H+ là bao nhiêu trong dd X ? Biết rằng trong 1 ml dd X có 9,03.1020  ion và phân tử axit chưa phân li.

14.
Tính thể tích dd HCl 0,2M vừa đủ để trung hoà 200 ml dd Ba(OH)2 0,5M.

15.
Trộn a (lit) dd HCl 1M với b (lit) dd HCl 4M thu được dung dịch X có nồng độ HCl 2M. Xác định tỉ số của a/b.

16.
Để trung hoà hoàn toàn 500 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 3M cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 2,5M ?
17.
Để hoà tan a gam nhôm hiđroxit cần vừa đủ 300 ml dd HCl 2M. Nếu cũng hoà tan lượng nhôm hiđroxit đó cần vừa đủ bao nhiêu  ml dd NaOH 2,4M.

18.
Tính nồng độ mol của dd HNO3 và NaOH, biết rằng :

– 40 ml dd HNO3 được trung hoà vừa hết bằng 120 ml dd NaOH.


– 40 ml dd HNO3 sau khi tác dụng với 4 gam CuO thì được trung hoà vừa hết bằng 20 ml dd NaOH.

19.
Để trung hoà hoàn toàn 200 ml dd hỗn hợp NaOH 1M và KOH 3M cần bao nhiêu ml dd H2SO4 2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan ?
21.
Để trung hoà hoàn toàn 600 ml dd hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 1,5M cần bao nhiêu ml dd hỗn hợp Ba(OH)2 2M và KOH 1M ?
II.3. Sự địện li của nước. pH. Chất chỉ thị axitbazơ
1.
Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC ?
2.
Nồng độ ion H+ như thế nào trong môi trường :

– Axit ?

– Kiềm ?

–Trung tính ?
3.
pH và nồng độ mol H+ liên quan với nhau như thế nào ? Cho ví dụ.
4.
Cho biết ý nghĩa của giá trị pH.

5.
Có 3 dung dịch HCl, NaOH và NaCl đựng trong 3 lọ mất nhãn. Chỉ sử dụng dung dịch phenolphtalein và các dụng cụ thí nghiệm, nêu cách nhận biết các dung dịch đó. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

6.
Tính pH của :
a) dd HCl  0,01M

b) dd KOH  0,04M
c) dd H2SO4 0,0005M (coi H2SO4 điện li hoàn toàn)

7.
Tính pH và độ điện li của 


a) dd HA 0,1M có Ka = 4,75. 10–5.

b) dd NH3 0,1M có Kb = 1,8. 10–5.

8.
Dung dịch A chứa Ba(OH)2 có pH=13, dd B chứa H2SO4 có pH=2. Tính CM của dd A, dd B.
9.
Tính pH của dd thu được sau khi trộn 2,75 lít dd Ba(OH)2 có pH= 13 với 2,25 lít dd HCl có pH= 1.

10.
Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li (= 1%. 
11.
Dung dịch NH3 0,4M có pH= 12, Tính ( của chất điện li trong dd.
12.
Trộn 500 ml dd BaCl2 0,09M với 500 ml dd H2SO4 0,1M


a) Tính pH của dd sau pư.

b) Tính nồng độ mol mỗi ion trong dd sau pư.

c) Cần bao nhiêu ml dd NaOH 20%, D= 1,2 g/ ml để trung hoà dd sau pư ?
13.
Pha loãng 200 ml dd Ba(OH)2 bằng 1,3 lít H2O thu được dd có pH=13. Tính nồng độ mol của dd Ba(OH)2 ban đầu.

14.
V lít dd HCl có pH=3.

a) Tính nồng độ các ion H+, OH– của dd.

b) Cần bớt thể tích H2O bằng bao nhiêu V để thu được dd có pH=2.

c) Cần thêm thể tích H2O bằng bao nhiêu V để thu được dd có pH=4.
15.
A là dd HCl 0,5M, B là dd NaOH 0,6M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích nào để được dd có  pH bằng 1 ? bằng 13 ?
16.
a)  So sánh pH của các dd có cùng CM sau : HCl, CH3COOH, NH4Cl.
       b) So sánh CM của các dd có cùng pH sau : NH3, Ba(OH)2, NaOH. 

II.4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1.
Thế nào là phản ứng trao đổi ? Cho ví dụ.

2.
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li ?
3.
Khi trộn lẫn dd các chất sau, trường hợp nào xảy ra phản ứng ? Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra.

	1) HCl + NaOH

2) CuSO4 + HNO3 loãng

3) NaHCO3 + NaOH

4) Na2CO3 + BaCl2
5) Fe(OH)3 + H2SO4 loãng
	6)
NaNO3 + K2CO3
7)
Ca(HCO3)2 +HCl

8)
Na2S + HCl

9)
Fe(OH)2 + NaOH

10)
Zn(OH)2 + KOH


4.
Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn của các phản ứng :
1. Zn + HCl

2. NH4Cl + AgNO3
3. HCOONa + HCl

4. FeO + H2SO4 đặc, nóng

5. AlCl3 + NaOH

6. CaCl2 + Na3PO4
5.
Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra khi trộn lẫn từng cặp dd các chất sau :
Ba(NO3)2, Na3PO4, MgCl2, Na2CO3, K2SO4.
6.
Hoàn thành phương trình ion, phương trình phân tử của những phản ứng sau :
1. H+ + OH–  

2. Fe3+ + OH– 

3. Ca2+ + 
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4. Ba2+ + 
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5. S2– + H+
7.
Các ion nào cùng tồn tại trong một dd


A. Na+, 
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B. K+, Al3+,  Fe2+, 
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C. H+, Na+, Mg2+, 
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D. Ba2+, H+, 
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8.
Đánh giá gần đúng giá trị pH (>7, =7, <7) của dung dịch các chất sau (đánh dấu * vào cột tương ứng)

	STT
	Dung dịch
	pH >7
	pH = 7
	pH < 7

	1
	NaHSO4
	
	
	

	2
	AlCl3
	
	
	

	3
	(CH3COO)2Ba
	
	
	

	4
	KNO3
	
	
	

	5. 
	Na3PO4
	
	
	


9.
Các dd sau có môi trường gì ? Giải thích ?


NaCl, CH3COOK, NH4NO3, K2S, AlCl3, NaNO2
10.
Hoàn thành các phương trình phân tử sau :

a) FeCl3 + K2CO3 + H2O

b) NH4Cl + NaAlO2 + H2O


c) AlCl3 +  NaAlO2 + H2O


d) AlCl3 + K2S + H2O

11.
Trong ba dd có các loại ion sau (không trùng lặp  ion trong các dd)

Na+, Ba2+, Mg2+, 
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Mỗi dd chỉ chứa một cation và một anion. Đó là các dd muối gì ?
12.
Phân biệt các dd mất nhãn sau, nếu chỉ dùng quỳ tím : NaOH, HCl, Ba(OH)2, NaNO3, K2SO4.
13.
Tự chọn một hoá chất thích hợp để phân biệt các muối :
NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3.

14.
Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl  20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
15.
Cho 26,6g hỗn hợp KCl và NaCl  hòa tan vào nước để được 50g dung dịch. Cho dung dịch trên tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 57,4g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp KCl, NaCl  ban đầu.

16.
Hòa tan hoàn toàn 27,4g hỗn hợp gồm M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) bằng 500ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra 6,72l CO2 (đktc). Để trung hòa axit dư phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M. Xác định kim loại kiềm.

17.
Dung dich A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 :1. Biết 100 ml dd A trung hoà vừa đủ 50 ml dd NaOH 0,5M.  
a) Tính nồng độ mol của mỗi axit.

b) Tính tổng khối lượng muối thu được sau pư.
c) Hỏi 200 ml dd A trung hoà vừa đủ bao nhiêu ml dd hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M ?
18.
Cho 200 ml dd Al2(SO4)3 0,1M tác dụng với 500 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,08M. Tính khối lượng kết tủa.

19.
Trộn 3,42g muối sunfat của một kim loại hoá trị 3 với 8g Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97g kết tủa trắng. Tính nồng độ mol của dung dịch BaCl2 và tìm kim loại chưa biết.
20.
Dung dịch X có chứa 0,8 mol Cl–, 0,2 mol Ca2+, còn lại là ion Ba2+. Để kết tủa hết cation trong dd X cần ít nhất bao nhiêu lít dd Na2CO3 0,5M ?
III. Hướng dẫn giải – đáp án

I. Chất điện li và sự điện li
6.
[Ca2+]= 0,06M, [Na+]= 0,08M, Cl–= 0,2M

7.
0,1 lÝt dd Ba(OH)2
Vì dd trung hoà về điện nên : a + 2b = c + d.

8.
Tính nồng độ ion H+ trong dd HNO3 12,6%, D = 1,12 g/ml :
Giả sử có 1 lít dd HNO3 ( khối lượng dd bằng 1000. 1,12 = 1120 (g)

( khối lượng HNO3 = 1120. 0,126 = 152,32(g) ( số mol HNO3 = 2,24 (mol)

Vậy [H+] = 2,24 (mol/l)

9.
[H+] = 0,0142M

10.
( = 4%

11.
Dùng định luật bảo toàn điện tích trong dd : x= 0,4.2 + 0,5.2 = 1,8(M)

12.
Dùng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn khối lượng, ta có hệ phương trình :            x + 2y = 0,76

                                   35,5x + 96y + 56.0,2 + 27. 0,12  = 45,92

Giải hệ được x = 0,4 ; y = 0,18

13.
Đáp án A. 

II. Axit, baz¬, muèi

8. 
	axit
	baz¬
	lưỡng tính
	trung tính

	Zn2+, Fe3+, 
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	NH3, CH3COO–
	H2O,  NaHCO3, Zn(OH)2,  Cr(OH)3
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10. 

– Môi trường axit : HCl, NH4NO3, CuCl2.. Vì trong dd có chứa nhiều ion H+ (nhiều hơn ion OH–)


HCl  
[image: image22.wmf]¾¾®

 H+  + Cl– 



[image: image23.wmf]4

NH
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 + H2O  
[image: image24.wmf]¾¾®

¬¾¾

 H3O+   +  NH3

Cu2+ + 4H2O 
[image: image25.wmf]¾¾®
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  2H3O+   + Cu(OH)2(
– Môi trường kiềm : NaOH,  K2S. Vì trong dd có chứa nhiều ion OH– (nhiều hơn ion H+)


NaOH 
[image: image26.wmf]¾¾®

 Na+ + OH–

S2– + H2O 
[image: image27.wmf]¾¾®

¬¾¾

 HS– + OH–
– Môi trường trung tính : NaCl vì NaCl không bị thuỷ phân.

11.
PT điện li : HCN   
[image: image28.wmf]¾¾®
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 H+  + CN–
0,1M

x                       x         x (M)

  ( 0,1–x )              
 x         x

Ka = 
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[image: image31.wmf]5

x0,084.10

0,10,1

-

=

= 8,4.10–6 

12.
PT điện li : CH3COOH   
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 H+  + CH3COO–
                  C(M)

                  αC  (M)            
αC        αC (M)

                  C (1– α)            
αC        αC (M)              

Ka =  
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1,74.10–5

13.
1,4M

14.
1 lÝt.

15.
Tỉ lệ a/ b = 2/1.

16.
700 ml.

17.
83,33 ml

18.
Gọi x, y lần lượt là nồng độ mol của dd HNO3 và NaOH

Ta có hệ phương trình :      0,04x = 0,12y

                                           0,04x – 0,2 = 0,02y       

Giải hệ ra x = 6M ; y = 2M
19.
200 ml ; 66,4 gam

20.
600 ml

III. Sự địện li của nước. pH. Chất chỉ thị axitbazơ

6.
pH = 1 ; 12,6 ; 3.

7.
a) pH = 2,66 ; α = 2,18%


b) pH = 11,13 ; α = 1,34%

8.
[Ba(OH)2 ] = 0,05M, [ H2SO4] = 0,005M

9.
pH = 12.

10.
pH =3

11.
2,5%

12.
 a) pH = 1


b) [Cl–] = 0,09M ; [SO42–] = 0,005M ; [H+] = 0,1M


c) Thể tích dd NaOH bằng 16,67 ml.

13.
0,375 M.

14.
a) Nồng độ [H+] = 10–3 M, [OH–] = 10–11M.
b) Cần bớt thể tích H2O bằng 0,9 V để thu được dd có pH=2.

c) Cần thêm thể tích H2O bằng 9 V để thu được dd có pH=4.
15.
– Tỉ lệ trộn thể tích dd A/ B bằng 7/4 được dd có pH = 1.

– Tỉ lệ trộn thể tích dd A/ B bằng 5/6 được dd có pH = 13.
16.
a)  So sánh pH của các dd có cùng CM : HCl < CH3COOH < NH4Cl

b) So sánh CM của các dd có cùng pH : NH3 > NaOH > Ba(OH)2.
IV. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

3.
Trường hợp 1,3,4,5,7,8,10 xảy ra phản ứng.

7.
B

8. 

	STT
	Dung dịch
	pH >7
	pH = 7
	pH < 7

	1
	NaHSO4
	*
	
	

	2
	AlCl3
	
	
	*

	3
	(CH3COO)2Ba
	*
	
	

	4
	KNO3
	
	*
	

	5. 
	Na3PO4
	*
	
	


11.
Đó là dd của các muối : MgCO3, Na2SO4, Ba(NO3)2 hoặc MgSO4, Na2CO3, Ba(NO3)2.

12.
– Nhóm 1 : NaOH, Ba(OH)2 : quỳ chuyển sang màu xanh.

– Nhóm 2 : NaNO3, K2SO4 : quỳ không chuyển màu.

– Nhận được HCl : quỳ chuyển màu đỏ.

– Lấy lần lượt mỗi chất ở nhóm 1 đổ vào một ít mỗi chất ở nhóm 2. Nếu có kết tủa thì nhận ra Ba(OH)2  và K2SO4 còn lại là NaNO3 và  K2SO4.

13.
Dùng dd Ba(OH)2 

14.
26,37%

15.
56,12% và 43,88%

16.
Na

17.
a) 0,05M và 0,15M


b) 125 ml


c) 4,3125 gam.

18.
Kết tủa có 0,03 mol Al(OH)3 và 0,04 mol BaSO4. Tổng khối lượng bằng 11,62 gam.

19.
0,9M và Al

20.
0,8 lít.
Chương 2. Nhóm nitơ
I. Kiến thức trọng tâm

1. Nit¬

Kiến thức

Biết được :
 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ. 

 Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng chính, trạng thái tự nhiên, điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Hiểu được :
 Phân tử nitơ rất bền do có liên kết ba, nên nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao. 

 Tính chất hoá học đặc trưng của nitơ : Tính oxi hoá (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi). 

Kĩ năng

 Dự đoán tính chất và kết luận về tính chất hoá học của nitơ.

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của nitơ.

 Tính thể tích khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn trong phản ứng hoá học ; Tính thành phần phần trăm về thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.

2. Amoniac

Kiến thức

Biết được :
 Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Hiểu được :
 Tính chất hoá học của amoniac : Tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo).

Kĩ năng 

 Dự đoán tính chất hoá học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hoá học của amoniac.

 Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hoá học của amoniac. 

 Viết các phương trình hoá học dạng phân tử và ion rút gọn.

 Phân biệt amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá học.

 Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất phản ứng.

3. Muối amoni

Kiến thức

Biết được :
 Tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan).

 Tính chất hoá học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) và ứng dụng 
Kĩ năng

 Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni.

 Viết các phương trình hoá học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ cho tính chất hoá học của amoniac.

 Phân biệt muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hoá học.

 Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.

4. Axit nitric
Kiến thức

Biết được : Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan), ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac).

Hiểu được :
 HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.

 HNO3 là chất oxi hoá rất mạnh : Oxi hoá hầu hết kim loại, một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.
Kĩ năng

 Dự đoán tính chất hoá học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và rút ra kết luận.

 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3. 

 Viết các phương trình hoá học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất hoá học của HNO3 đặc và loãng. 

 Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

5. Muối nitrat

Kiến thức

Biết được : 

 Phản ứng đặc trưng của ion 
[image: image35.wmf]3

NO

-

 với Cu trong môi trường axit. 

 Cách nhận biết ion 
[image: image36.wmf]3

NO

-

 bằng phương pháp hoá học. 

( Chu trình của nitơ trong tự nhiên.

Kĩ năng

 Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.

 Viết được các phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học của muối nitrat.

 Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp ; nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

6. Photpho

Kiến thức

Biết được :
 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.

 Các dạng thù hình, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế photpho trong công nghiệp.

Hiểu được : 

 Tính chất hoá học cơ bản của photpho là tính oxi hoá (tác dụng với kim loại Na, Ca...) và tính khử (tác dụng với O2, Cl2).

Kĩ năng

 Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất của photpho.

 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra nhận xét về tính chất của photpho.

 Viết được phương trình hoá học minh hoạ.

 Sử dụng photpho hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và trong thực tế.

7. Axit photphoric. Muối photphat

Kiến thức

Biết được : 

 Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

 Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

Hiểu được : H3PO4 là axit trung bình, axit ba nấc.

Kĩ năng

 Viết các phương trình hoá học dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh hoạ tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.

 Nhận biết axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hoá học.

 Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được, thành phần phần trăm về khối lượng của muối photphat trong hỗn hợp.

8. Phân bón hoá học

Kiến thức

Biết được : 

 Khái niệm phân bón hoá học và phân loại.

 Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.
Kĩ năng

 Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hoá học. 

 Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hoá học.

 Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng nhất định.

II. Câu hỏi và bài tập

1.
Xác định số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion sau : N2, NO, 
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2.  Nitơ là nguyên tố phi kim có độ âm điện tương đối lớn. Tại sao ở nhiệt độ thường nitơ lại kém hoạt động hóa học ?
3.
Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng phương pháp nào ? Trong công nghiệp có sử dụng phương pháp đó không ? Vì sao ? Trong công nghiệp điều chế nitơ bằng cách nào ?
4.
Tính chất hoá học cơ bản của nitơ ? Viết phương trình hoá học minh hoạ.

5.
Tính chất vật lí của nitơ, amoniac ?
7.
Tính chất hoá học cơ bản của amoniac ? Viết phương trình hoá học minh hoạ.

8.
Nguyên  liệu để tổng hợp amoniac trong công nghiệp ? Dùng những biện pháp gì để thu được nhiều NH3 ?
9.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng nhiệt phân các muối : NH4Cl, NH4NO2, NH4HCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3.

10.
Hoàn thành các phương trình hoá học sau. Cho biết phản ứng nào HNO3 thể hiện tính axit ? phản ứng nào HNO3 thể hiện tính oxi hoá mạnh ?

1) HNO3 + NaOH                                    2) HNO3 loãng + CuO


3) HNO3 đặc, nóng + Mg                         4) HNO3 loãng + FeCO3

5) HNO3 đặc, nóng + S                            6) HNO3đÆc, nóng + Fe(OH)2 

11.
Viết phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân các chất : NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Hg(NO3)2.

12.
Tại sao photpho trắng hoạt động hoá học mạnh hơn photpho đỏ, tại sao photpho hoạt động hơn nitơ ở điều kiện thường ?
13.
Tính chất hoá học cơ bản của photpho ? Viết phương trình hoá học minh hoạ.

14.
Nêu phương pháp điều chế photpho trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
15.
Nêu ứng dụng của nit¬, photpho, axit nitric, axit photphoric.
16.
Viết các phương trình hoá học có thể có của axit photphoric với NaOH trong dung dịch. Cho biết khi nào (mối liên hệ giữa số mol NaOH và số mol H3PO4) thì tạo ra mỗi sản phẩm đó.
17.
Hãy nêu một số loại phân bón hoá học. Nêu một số tác dụng và cách điều chế.
18.
Hãy kể các lĩnh vực của công nghiệp silicat.
20.
Viết phương trình hoá học thể hiện dãy chuyển hoá (ghi đầy đủ điều kiện).

a)   
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c) 
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21.
Cho các chất, hãy lập sơ đồ chuyển hoá giữa các chất và viết các phương trình hoá học.

a)
HNO3, K2CO3, NO, KNO3, NO2, NH3.

b) 
Ca3(PO4)3, P, Ca(H2PO4)2, H3PO4, P2O5.

22.
Phân biệt các khí đựng riêng biệt trong các bình khác nhau : 

a)
N2, NH3, CO2, NO.

b) 
NH3, SO2, H2, O2, N2, Cl2.

23.
Phân biệt các chất rắn trong các bình khác nhau :
a)
P2O5, N2O5, NaNO3, NH4Cl.

b)
NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3
24.
Phân biệt các chất trong  dd trong các bình khác nhau :
a)
HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

b) 
Na3PO4, NH3, NaOH, NH4NO3, HNO3. 

25.
a) Chỉ dùng thêm quỳ tím, nhận biết các dd sau đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn : 


Ba(OH)2, H2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, NH3.

b) Chỉ dùng một thuốc thử, nhận biết các dd sau đựng trong các bình riêng biết mất nhãn : 


NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3, Fe(NO3)3.

26.
Bằng phương pháp hoá học chứng minh sự có mặt của các ion trong dd chứa 2 muối : amoni sunfat và nhôm nitrat.

27.
a) Nêu nguyên tắc làm khô một khí.
b) Cho các chất : NaOH(rắn), CaO, P2O5, dd H2SO4 đặc.  Dùng chất nào để làm khô mỗi khí sau : CO2, NH3, Cl2, H2S, N2 ?
28.
Tinh chế N2 khi bị lẫn CO2, H2S.

29.
a)Tách từng chất khỏi hỗn hợp khí : N2, NH3, CO2.

b) Tách từng chất khỏi hỗn hợp rắn : NH4Cl, NaCl, MgCl2.

30.
Hỗn hợp khí H2 và N2 có thể tích bằng nhau. Đun nóng hỗn hợp, chỉ có 25% N2 phản ứng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được sau phản ứng.

31.
Trộn 6 lít NO với 20 lít không khí. Tính thể tích NO2 tạo thành và thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng, biết không khí có gần đúng 20% thể tích oxi còn lại là N2. Các thể tích khí đo trong cùng điều kiện.

32.
Trộn 8 lít H2 với 3 lít N2 rồi đun nóng với chất xúc tác bột sắt. Sau phản ừng thu được 9 lít hỗn hợp khí. Tính hiệu suất phản ứng (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện).
33.
Cho từ từ V lít khí NH3 (ở đktc) vào 200 ml dd Al2(SO4)3 đến khi được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa. Để hoà tan lượng kết tủa này cần vừa đủ 500 ml dd NaOH 3M. 


a) Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng.


b) Tính nồng độ mol của dd Al2(SO4)3 và tính V ?
34.
Hoà tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dd HNO3 loãng, dư tạo V lít NO (đktc). Cô cạn dd thu được 7,34 gam hỗn hợp 2 muối khan.


a) Tính khối lượng mối kim loại.

b) Tính thể tích NO tạo thành.

c) Để cho hàm lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là 80%, ta phải cho thêm bao nhiêu gam Cu nữa vào hỗn hợp ?
35.
Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp khí X gồm : NO, N2O. Cho dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được khí làm xanh giấy quỳ tím tẩm ướt và một chất kết tủa. Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn trong thí nghiệm trên. 
36.
Cho m (g) hỗn hợp A gồm Al, Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 lấy dư, thu được dung dịch B và 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc). Cho dd B tác dụng với dd NH3 đến dư thu được 41,9 gam kết tủa. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại có trong A. 

37.
Hoà tan hết 14,4g hỗn hợp Fe và Mg trong HNO3 loãng dư thu được dung dịch A và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có khối lượng 3,74g.

a) Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính số mol HNO3 ban đầu, biết lượng HNO3 dư 10% so với lượng cần thiết.

38.
Nung nóng 4,43 gam hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được khí A có tỉ khối so với H2 bằng 19,5.


a) Tính thể tích khí A ở đktc.

b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

c) Cho khí A hấp thụ vào 198,92 ml nước thu được dd B và còn lại khí C bay ra. Tính nồng độ phần trăm của dd B và thể tích khí C ở đktc.

39.
Nung nóng 18,8  gam Cu(NO3)2 thu được 12,32 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng.
40.
Nung 302,5g muối Fe(NO3)3  một thời gian rồi ngừng lại và để nguội. Chất rắn X còn lại có khối lượng là 221,5g.

a) Tính khối lượng của muối đã phân huỷ.

b) Tính thể tích các khí thoát ra (đktc).

c) Tính tỉ lệ số mol của muối và oxit có trong chất rắn X.
41.
Đốt cháy hoàn toàn 46,5 kg photpho trong oxi dư.


a) Hòa tan sản phẩm vào một lượng nước vừa đủ để điều chế dd H3PO4 5M. Tính thể tích dd thu được.

b) Hòa tan sản phẩm vào 300 kg nước. Tính nồng độ phần trăm của dd H3PO4 thu được.
42.
Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho, biết rằng lượng photpho hao hụt trong quá trình sản xuất là 4%.

43.
Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một hợp chất của photpho thu được 14,2 gam P2O5 và 5,4 gam H2O. Cho các sản phẩm thu được vào 50 g dd NaOH 32%. 


a) Tìm công thức phân tử của hợp chất.

b) Tính nồng độ phần trăm dd muối thu được.
44.
Đổ dd chứa 23,52 g H3PO4 vào dd chứa 12 g NaOH. Tính khối lượng mỗi chất tan trong dd sau phản ứng.
45.
Phân đạm amoni clorua thường chỉ có 23% khối lượng nitơ.


a) Tính khối lượng phân bón đủ để cung cấp 40 kg nitơ.

b) Tính hàm lượng phần trăm amoni clorua trong phân đạm đó.
46.
Phân kali clorua thường chỉ có 50% khối lượng K2O. Tính hàm lượng kali clorua trong phân kali đó.
47.
Phân supephotphat kép thực tế thường chỉ có 40% khối lượng P2O5. Tính hàm lượng phần trăm canxi đihiđro photphat  trong phân lân đó.
48.
Cho 11,2 m3 NH3 (đktc) tác dụng với 39,2 kg H3PO4. Tính thành phần khối lượng của amophot thu được trong hỗn hợp thu được sau phản ứng.
49.
Từ không khí, nước, muối ăn và các thiết bị, dụng cụ cần thiết, nêu cách điều chế các chất sau. 


HNO3, NH4NO3, NaNO3. 
Viết đầy đủ các phương trình hoá học.
50.
Từ quặng pirit chứa chủ yếu FeS2, quặng photphorit chứa chủ yếu Ca3(PO4)2 và các thiết bị, dụng cụ cần thiết, nêu cách điều chế các chất sau : Viết đầy đủ các phương trình hoá học.        


Axit photphoric, supephotphat đơn, supephotphat kép.

III. Hướng dẫn giải – đáp án

26.
Dd có các ion NH4+, Al3+, SO42–, NO3–

– Lấy một ít dd cho tác dụng từ từ với dd NaOH đến dư, đun nóng nhẹ dd. Nếu có kết tủa trắng sau lại tan thì dd có Al3+. Nếu thoát khỏi có khí mùi khai làm xanh giấy quỳ tím tẩm ướt thì dd có NH4+.


– Lấy một ít dd cho tác dụng với dd BaCl2, nếu có kết tủa trắng thì dd có 
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– Lấy một ít dd cho tác dụng với dd H2SO4 đặc, nóng và cho thêm một ít kim loại Cu vào, nếu tạo dd xanh lam và khí màu nâu thì dd có NO3–.


Al3+ + 3OH– ( Al(OH)3(

Al(OH)3 + OH– ( AlO2– + 2H2O
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27.
a) Nguyên tắc chung : dùng chất hút được nước nhưng không phản ứng với chất cần làm khô.


b)
	khí
	CO2
	Cl2
	NH3
	H2S
	O2

	chất làm khô
	P2O5
ddH2SO4 đặc
	P2O5
ddH2SO4 đặc
	CaO

NaOH
	P2O5
ddH2SO4 đặc
	NaOH(r¾n), CaO, P2O5, dd H2SO4đ 


28.
Dùng dd có tính kiềm để hấp thụ CO2, H2S.
29.
a)Tách từng chất khỏi hỗn hợp khí : N2, NH3, CO2.


Dẫn hỗn hợp khí vào dd HCl dư, NH3 tan. Cho tiếp dd NaOH vào rồi đun nóng dd thu lại NH3.


Hỗn hợp còn lại gồm N2, CO2 được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư để thu N2. Lọc kết tủa đem nung thu được CO2
b) Tách từng chất khỏi hỗn hợp rắn : NH4Cl, NaCl, MgCl2.


Nung hỗn hợp đến khối lượng không đổi. NH4Cl thăng hoa, thu khí thoát ra, làm nguội lại thu được NH4Cl.


Hỗn hợp còn lại hoà tan vào nước rồi cho tác dụng với dd NH3 dư. Lọc kết tủa, cho kết tủa tác dụng với dd HCl dư rồi cô cạn dd thu MgCl2. Còn dd sau khi lọc bỏ kết tủa đem cô cạn rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được NaCl.

30.
50% N2, 33,33% NH3, 16,67%H2.

31.
6 lít NO2 và 23 lít hỗn hợp khí.

32.                             N2 + 3H2 
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2NH3

             ban đầu :        3        8

             phản ứng :      x        3x              2x

sau phản ứng :  (3–x)   (8–3x)          2x (lít)

Từ đề bài ta có phương trình : 11– 2x = 9 ( x= 1. Hiệu suất tính theo H2 bằng 37,5%

33.
3,75M và 100,8 lít.

34.
a) 1,92 gam Cu ; 1,08 gam Ag.


b) 0,523 lít.


c) 2,4 gam.

35.
3Mg + 8HNO3 (  3Mg(NO3)2 + 2NO( + 4H2O


4Mg + 10HNO3 (  4Mg(NO3)2 + N2O( + 5H2O


4Mg + 10HNO3 (  4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O


Mg(NO3)2 + 2NaOH (  Mg(OH)2(+ 2NaNO3


NH4NO3 + NaOH ( NaNO3 + NH3( + H2O.

36.
m= 16,4 gam ; %Al = 65,85% ; % Fe = 34,15%.

37.
Gọi a,b lần lượt là số mol N2, N2O ( hệ pt :    28a + 44b = 3,74 

                                                                                       a + b = 0,105 

       Giải hệ được a = 0,055 ; b = 0,05

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg và Fe trong hỗn hợp


Mg ( 
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Ta có hệ pt :      24x + 56 y = 14,4

                                     2x + 3y = 0,95


 Giải hệ được x = 0,05 ; y = 0,15

 a)
Vậy % mMg = 8,33% ;   % mFe = 91,67%

b) áp dụng ĐL bảo toàn đối với nguyên tố N, ta có : 
số mol HNO3 = 2x + 3y + 2.0,055 + 2. 0,05 = 1,16 (mol)

Số mol HNO3 đã lấy bằng 1,16 + 0,116 = 1,276 (mol)

38. 
a) 0,896 lít 


b) 2,55 gam NaNO3 ; 1,88 gam Cu(NO3)2

c) 0,63%.

39.
60%

40.
a) Khối lượng của muối đã phân huỷ : 121 gam
b) Thể tích các khí thoát ra (đktc) : 42 lít
c) Tỉ lệ số mol của muối và oxit có trong chất rắn X : 6 lần

41.
a)       2P ( P2O5 ( H3PO4 

2.31                  98 (kg)

       46,5                  x  ( x = 73,5 (kg) ( số mol H3PO4 = 750 mol ( V = 150 lít

b )  Nồng độ phần trăm của dd H3PO4 = 73,5/ (73,5+300) = 19,68%

42.
Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho, biết rằng lượng photpho hao hụt trong quá trình sản xuất là 4% ?

Ca3(PO4)2 ( 2P

        310       150. 100/96

Vậy khối lượng quặng :  
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1302,1(kg)

96.62.60
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43.
a) PH3
b) Nồng độ phần trăm Na2HPO4 = 40,8%

44.
Khối lượng NaH2PO4 = 0,18. 120= 21,6 (g)
Khối lượng Na2HPO4 = 0,06.142= 8,52 (g)
45.
a)  (174 kg

b)   NH4Cl (  N

        
 53,5           14



   ?               23
% NH4Cl = 
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46.
Phân kali clorua thường chỉ có 50% khối lượng K2O. Tính hàm lượng kali clorua trong phân kali đó.

K2O ( 2KCl

           94           149

           50            x


( x= 79,26%.

47.
65,92%

48.
Thành phần gồm 34,5 kg NH4H2PO4
                                   13,2 kg (NH4)2HPO4
Chương 3. Nhóm cacbon
I. Kiến thức trọng tâm

1. Cacbon và hợp chất của cacbon 

Kiến thức

 Biết được :
 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon ; Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện) và ứng dụng của cacbon.

 Tính chất vật lí của CO và CO2.

 Hiểu được :
  Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hoá hiđro và kim loại canxi), tính khử (khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hoá +2 hoặc +4.

  CO có tính khử (tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hoá yếu (tác dụng với Mg, C).
 Biết được : 

( Tính chất vật lí, tính chất hoá học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).

 Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.

Kĩ năng

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của C, CO, CO2, muối cacbonat.

 Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính thành phần phần trăm về khối lượng oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO ; Tính thành phần phần trăm về thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.

2. Silic và hợp chất của silic.
Công nghiệp silicat

Kiến thức

Biết được :
 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của silic.

 Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, tính bán dẫn), trạng thái tự nhiên, ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).

 Tính chất hoá học : Là phi kim hoạt động hoá học yếu, ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, magie, dung dịch NaOH).

 SiO2 : Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hoá học (tác dụng với kiềm đặc, nóng và với dung dịch HF).

  H2SiO3 : Tính chất vật lí (tính tan, màu sắc), tính chất hoá học (là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).

 Công nghiệp silicat : Thành phần hoá học, tính chất, quy trình sản xuất và biện pháp kĩ thuật trong sản xuất gốm, thuỷ tinh, xi măng.

Kĩ năng

 Viết được các phương trình hoá học thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.

 Bảo quản, sử dụng được hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.

 Tính thành phần phần trăm về khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.

II. Câu hỏi và bài tập
1.
Viết cấu hình electron của C, Si. Cho biết các số oxi hoá có thể có của chúng.
2.
Nêu đặc điểm về cấu tạo và ứng dụng của các dạng thù hình của nguyên tố cacbon : kim cương, than chì, fuleren. 

3.
Tính chất hoá học cơ bản của cacbon ? Viết phương trình hoá học minh hoạ. 

4.
a) Kể một số khoáng vật thiên nhiên có chứa nguyên tố cacbon. Kể một số mỏ than, mỏ dầu của Việt Nam. 

b) Nêu cách điều chế một số đơn chất của cacbon (kim cương, than chì, than cốc, than gỗ, than muội).
5.
Viết công thức cấu tạo của cacbon monooxit, cacbon đioxit, axit cacbonic. Cho biết tính chất vật lí của cacbon monooxit, cacbon đioxit ?
6.
Tính chất hoá học cơ bản của cacbon monooxit ? Viết phương trình hoá học minh hoạ.

7.
Tính chất hoá học cơ bản của cacbon đioxit ? Viết phương trình hoá học minh hoạ. Điểm khác nhau cơ bản về tính chất hoá học của cacbon đioxit và khí sunfurơ là gì ?
8.
Thành phần cơ bản của khí than ướt, khí than khô là gì ? Cách sản xuất ?
9.
Cho hai  muối : Na2CO3 và NaHCO3. Viết phương trình hoá học có thể có của từng muối với các dd : HCl, BaCl2, NaOH, Ca(OH)2 và phản ứng nhiệt phân các muối đó. 

10.
Nêu một số ứng dụng của muối cacbonat : CaCO3, Na2CO3, NaHCO3.

11.
Silic có các dạng thù hình nào ? dạng nào có ánh kim và có tính bán dẫn ? Kể một số hợp chất của silic trong tự nhiên. 

12.
Tính chất hoá học cơ bản của silic ? Viết phương trình hoá học minh hoạ.
13.
Nêu ứng dụng và cách điều chế silic.
14.
Viết phương trình hoá học thể hiện silic đioxit là oxit axit. Tại sao người ta có thể dùng dd HF để khắc chữ và hình lên thuỷ tinh ?
15.
Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hoá :
a) 
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16.
Cho các chất, hãy lập sơ đồ chuyển hoá giữa các chất và viết các phương trình hoá học.

a)
NaHCO3, HNO3, CO2, CaCO3, Ca(OH)2, Ca(NO3)2
b) 
SiO2, Si, SiF4, K2SiO3, H2SiO3, CaSiO3
17.
Nhận biết các khí riêng biệt : CO2, CO, SO2, H2.

18.
Nhận biết các dung dịch mất nhãn : NaOH, NaHCO3, Na2CO3, Na2SiO3.

19.
Nhận biết các chất rắn : SiO2, CaCO3, Na2CO3, NaNO3, Na2SiO3.

20.
Chỉ dùng CO2 và H2O có thể nhận được chất nào sau đây từ các lọ mất nhãn ?

CaCO3, BaSO4, Na2CO3, Na2SO4
21.
Tách mỗi chất rắn sau ra khỏi hỗn hợp : CaCO3, SiO2, Na2CO3.

22.
Chỉ từ nước, muối ăn, không khí, đá vôi và các thiết bị cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế :

a) Nước Gia–ven                                        
b) Clorua vôi.


c) sođa tinh khiết.                                      
d) Amoni nitrat.

23.
Hỗn hợp khí CO và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 16. Tính phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng mỗi khí.
24.
Dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Sau xảy ra khi phản ứng hoàn toàn, tính khối lượng kết tủa thu được.
25.
Dẫn 6,72 lít CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của Ca(OH)2.
26.
Cho CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 30 gam kết tủa. Tính thể tích CO2  ở đktc.
27.
Khí than ướt có chứa khoảng 44%CO, 40%H2, còn lại là N2, CO2. Tính lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 2,24 m3 khí than ướt (đktc). Biết nhiệt lượng toả ra khi đốt 1 mol CO là 283 kJ, và 1 mol H2 là 242 kJ.
28.
Một loại đá vôi có chứa 60% khối lượng CaCO3 còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá vôi đó đến khối lượng không đổi thu được chất rắn nặng 0,38m gam. Tính hiệu suất của phản ứng phân huỷ đá vôi.
29.
Thêm rất từ từ dd chứa 0,5 mol HCl vào 600 ml dd Na2CO3 0,6M. Số lít khí CO2 thu được ở đktc bằng bao nhiêu ?
30.
Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy xuất hiện 5 g kết tủa trắng. Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu. 
31.
Hoà tan 10,4 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 (ở đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. 
32.
Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH thu được 29,6 gam muối. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.
33.
Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?
34.
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng :

C + H2O 
[image: image58.wmf]o
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Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, thu được hỗn hợp khí gồm CO, CO2, H2 trong đó CO chiếm 40% thể tích hỗn hợp. Tính phần trăm thể tích của 2 khí còn lại.
35.
Hỗn hợp rắn A gồm Si và MgO. Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dd NaOH dư thì thu được 4,48 lít khí ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên vào dd HCl 0,8M thì thể tích dd HCl vừa đủ để phản ứng bằng 150 ml. Tính tổng khối lượng hỗn hợp A. 
36.
Một loại thuỷ tinh chứa 13% Na2O ; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 về khối l​ượng. Hãy biểu diễn thành phần của loại thuỷ tinh này dư​ới dạng hợp chất của các oxit.
37.
Một loại silicat có dạng xNa2O.yAl2O3.zSiO2, biết silicat đó có chứa 32,06% Si, 48,85% O. Tìm công thức của silicat.

III. Hướng dẫn giải – đáp án

23.
75% VCO ; 25% 
[image: image60.wmf]2
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; 65,625% mCO ; 34,375% 
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24.
20 g

25.
0,4M

26.
6,72 lít hoặc 11,2 lít.

27.
Số lít  CO bằng 44 lít ; số lít H2 bằng 40 lít 


Lượng nhiệt toả ra bằng 
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28.
83,33%

29.
Pthh : Na2CO3  + HCl ( NaHCO3 + NaCl

                       0,36        0,36        0,36

                      NaHCO3 + HCl ( CO2 + NaCl + H2O

                                       0,14        0,14

Vậy thể tích CO2 bằng 3,136 lít.

30.
Khối lượng Fe3O4 = 2,32 g ; khối lượng CuO = 0,8 g.

31.
80,77% MgCO3 ; 19,23% CaCO3
32.
Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH thu được 29,6 gam muối. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.

NaOH + CO2 ( NaHCO3
              x            x             x


2 NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O

              2y             y            y

Có hệ :        x + y = 0,3

                       84x + 106 y = 29,6 

Giải hệ được x = 0,1 ; y = 0,2

Vậy số mol NaOH = 0,5 mol ( CM = 0,833M

33. 
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng hoặc phương pháp tăng giảm khối lượng tính được khối lượng muối NaCl và KCl bằng 26,6 gam.

34.
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. Giả sử chỉ xảy ra 2 phương trình phản ứng
C + H2O 
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C + 2H2O 
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Theo đề bài ta có phương trình : 
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Từ đó tính được % thể tích H2 bằng 53,33% ; phần trăm thể tích CO2 bằng 6,67%

35.
Khối lượng hỗn hợp A bằng 5,2 gam.

36.
Công thức thuỷ tinh : Na2O. CaO.6SiO2.

37.
Công thức của silicat là Na2O. Al2O3.6SiO2.
Chương 4. Đại cương về hoá hữu cơ

I. Kiến thức trọng tâm
1.1. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử

Khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. 

Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).

Các loại công thức của hợp chất hữu cơ : Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo. 

Phương pháp phân tích nguyên tố : Phân tích định tính (xác định cacbon, hiđro, nitơ, halogen), phân tích định lượng (định lượng cacbon, hiđro, nitơ, nguyên tố khác).

Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ (chưng cất, chiết, kết tinh)

Danh pháp hợp chất hữu cơ : Tên thông thường, tên hệ thống (tên gốc  chức, tên thay thế). 

1.2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
– Nội dung thuyết cấu tạo hoá học ; Khái niệm đồng đẳng, đồng phân. 
– Liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ. 

 Cách biểu diễn phân tử hữu cơ trong không gian : Công thức phối cảnh, mô hình phân tử.

 Đồng phân lập thể : Khái niệm, mối quan hệ giữa đồng phân lập thể và đồng phân cấu tạo ; Khái niệm cấu tạo hoá học và cấu hình, cấu dạng.

1.3. Phản ứng hữu cơ

Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản : Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.

 Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị : Phân cắt đồng li, phân cắt dị li, tạo thành gốc cacbo tự do và cacbocation.

2. Kĩ năng

2.1. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử

 Giải được bài tập : Tính thành phần phần trăm khối lượng của C, H, O, N dựa vào các số liệu phân tích định lượng ; Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi ; Xác định được công thức đơn giản nhất và công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm, một số bài tập khác có nội dung liên quan.

Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.

2.2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể. 

Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể.

 Gọi tên một hợp chất cụ thể theo danh pháp gốc  chức và danh pháp thay thế.

 Biểu diễn được đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể của một số chất hữu cơ.

1.3. Phản ứng hữu cơ

Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hoá học cụ thể.

 Nhận biết được các kiểu phân cắt dị li, đồng li, tạo ra cacbo tự do hoặc cacbocation trong trường hợp cụ thể.

II. Câu hỏi và bài tập
1. Chất hữu cơ và công thức phân tử

1.1. Câu hỏi

1.
Dựa vào khái niệm hợp chất hữu cơ hãy cho biết chất nào sau đây là chất hữu cơ : CS2, CH2O3, CH2O, C2H4, CaC2, CH2Cl2, CH5N ?
2.
Các chất hữu cơ và vô cơ có đặc điểm gì khác nhau về : thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí và tính chất hoá học ?
3.
Dựa vào thành phần nguyên tố, chia chất hữu cơ thành mấy loại ? Những chất hữu cơ sau : C2H4, C6H6, C2H5Cl, C2H6, CH3COOH, C​2H5OH, C2H5NH2, CH3COOCH3, CH3–CH(OH)–COOH thuộc loại nào ?
4.
Có mấy loại công thức để biểu diễn một hợp chất hữu cơ ? Nêu ý nghĩa của mỗi loại công thức ? Các công thức sau : (CH2O)n, CHO, C6H6 thuộc loại công thức nào ?
5.
Để xác định được công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ ta cần tiến hành các bước thực nghiệm nào ? Nêu mục đích của mỗi bước làm đó ?
6.
Làm thế nào để định lượng được các nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ và halogen trong hợp chất hữu cơ ? 

7.
Dùng phương pháp nào để xác định khối lượng mol của hợp chất hữu cơ : 

a) là chất khí hoặc chất dễ hoá hơi ?
b) là chất rắn hoặc lỏng khó bay hơi ?
8.
Để tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ, người ta thường dùng những phương pháp nào ? Nêu đặc điểm của từng phương pháp ?
9.
Cho các chất sau :ancol etylic, propen, axit axetic, clobenzen, etyl fomiat.  Chất nào có tên gọi theo tên  thông thường, tên gốc  chức, tên thay thế ?
1.2. Bài toán

Dạng 1. Tính thành phần phần trăm khối lượng của C, H, O, N

Gồm các bước sau : 

– Tính khối lượng của các nguyên tố C, H, N  dựa vào khối lượng hoặc thể tích của các sản phẩm CO2, H2O, N2 :
   mC =   
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 – Nếu tổng khối lượng của C, H, N nhỏ hơn khối lượng chất hữu cơ đem đốt thì khối lượng còn lại là của O trong hợp chất hữu cơ.

– Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố theo công thức :
%C  = 
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%O = 100 % – %C – %H – %N.
Chú ý : Có thể tính trực tiếp phần trăm khối lượng của C, H, N theo khối lượng sản phẩm đốt cháy : 
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Bài toán : Oxi hoá hoàn toàn 3,85 gam chất hữu cơ X, thu được 3,15 gam H2O ; 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,56 lít N2. Các khí đo ở đktc. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong chất X.

Hướng dẫn giải 

– Khi đốt X tạo ra CO2, H2O, N2 nên X chứa C, H, N và có thể có O.

– Khối lượng C trong 3,85 gam X là : 
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– Khối lượng H trong 3,85 gam X là : 
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– Khối lượng N trong 3,85 gam X là : 
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( Khối lượng của O trong 3,85 gam X là : mO = 3,85 – 1,20 – 0,35 – 0,70 = 1,60 (gam)
Vậy phần trăm khối lượng của các nguyên tố là :
%C =
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( %O = 100% – (31,20 + 18,18 – 9,09)% = 41,53%.

Dạng 2. Tính phân tử khối của chất hữu cơ

– Đối với chất khí và chất lỏng dễ hoá hơi  dựa vào tỉ khối hơi :  
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hoặc dựa vào định luật Avôgađro : ở cùng điều kiện nếu VA = VB thì nA = nB.

– Đối với các chất không bay hơi : dựa vào độ giảm  nhiệt độ đông đặc hoặc độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch so với dung môi :  
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Bài toán : Xác định phân tử khối của chất hữu cơ X trong các trường hợp sau :
a) ở cùng điều kiện 1 lít X nặng hơn 1 lít khí oxi 2,25 lần.

b) 5,6 gam hơi X có thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

Hướng dẫn giải

a) So sánh khối lượng của cùng một thể tích (ở cùng điều kiện), đây chính là tỉ khối của X so với O2, vậy : MA = 2,25.32 = 72 (g)
b) ở cùng điều kiện nên cùng thể tích thì cùng số mol :
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 Vậy phân tử khối của X là 
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Dạng 3. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử

– Nếu gọi CTĐGN của chất hữu cơ A là CxHyOzNt thì :
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– Gọi CTPT của A là (CxHyOzNt)n với x, y, z, t tính được ở trên. Nếu biết thêm MA ta tính được n, hay xác định được CTPT.

Chú ý :
–  Có thể lập công thức phân tử bằng cách khác như :
+ Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố và MA :
x = 
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 ;
z = 
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[image: image90.wmf]M.%N

14.100%



+ Dựa vào khối lượng sản phẩm đốt cháy :
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Bài toán :  Oxi hoá hoàn toàn 3,85 gam chất hữu cơ X, thu được 3,15 gam H2O ; 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,56 lít N2. Các khí đo ở đktc. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong chất X. ở cùng điều kiện 1 lít X nặng hơn 1 lít khí oxi 2,25 lần.

Hướng dẫn giải 


– Theo kết quả của bài toán ở dạng 1 dạng 2,  ta có : mC = 1,20 gam ; mH = 0,35 gam ; mO = 1,60 gam ; mN = 0,70 gam và MX = 72 (gam).


– Gọi CTĐGN của X có dạng CxHyOzNt, ta có :
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Vậy CTĐGN của X là C2H7O2N ( CTPT của X là (C2H7O2N)n.

– MX = 72 hay : (2.12 + 7 + 2.16 + 14)n = 72 ( n = 1 

( CTPT của X là  C2H7O2N.

2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ

1.
Xây dựng công thức phân tử chung cho các dãy đồng đẳng của : metan, ancol etylic, axit axetic (dựa vào khái niệm đồng đẳng).
2.
Vận dụng thuyết cấu tạo hoá học, viết CTCT có thể có ứng với các CTPT sau : C4H10, C4H8, C3H8O ?
3.
Cho các chất sau : 

a. CH3CH2CH3

b. CH3CH2CH2Br

c. CH3CH2CH2CH3
d. CH3CHBrCH3
e. CH3CH2CH=CH2

f. CH3CH=CH2
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– Những chất nào là đồng đẳng của nhau ? Những chất nào là đồng phân của nhau ?
4.
So sánh đặc điểm cấu tạo của liên kết đơn, đôi và ba ? 

5.
Nêu mối quan hệ giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể ? CTCT nào sau đây có đồng phân lập thể : CH2=CHCl, BrCH=CHBr, CH3–CH=CH–CH3, CH3CH=CH–CH=CHCH3 ?

Dùng công thức phối cảnh biểu diễn các phân tử sau : CH3CH3 ; CH3CH2CH2CH3, CH3CH2Br.


Có mấy loại phản ứng hữu cơ cơ bản ? Các phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào.


CH3COOH + CH3CH2OH ( CH3COOCH2CH3  +  H2O

       (1)


CH2=CH2  +  H2O  
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CH3CH2Cl  
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8.
Khi nào hình thành gốc cacbo tự do và cacbocation ? Lấy ví dụ minh hoạ.
Chương 5. Hiđrocacbon no
I.  Kiến thức trọng tâm
1. Kiến thức

1.1. Ankan

 Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. 

 Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

 Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).

( Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh). 

 Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng của ankan.

 Đặc điểm cấu trúc phân tử (sự hình thành liên kết, cấu trúc không gian của ankan).

– Phản ứng thế (cơ chế phản ứng halogen hóa ankan).

1.2. Xicloankan

 Đồng phân, danh pháp của một số monoxicloankan, tính chất vật lí.

 Cấu trúc phân tử của xiclopropan, xiclobutan.

 Tính chất hoá học : Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan (với : H2, Br2, HBr) và xiclobutan với H2. Phản ứng thế và phản ứng oxi hóa.

 Điều chế và ứng dụng của xicloankan.

2. Kĩ năng

2.1. Ankan

 Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan. 

 Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.

 Viết các phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hóa học của ankan.

 Giải được bài tập : Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo một số ankan ; Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp và tính nhiệt lượng của phản ứng cháy ; Một số bài tập khác có liên quan.

2.2. Xicloankan

 Quan sát mô hình phân tử,... rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử của xicloankan.

 Từ cấu tạo phân tử suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan.

 Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hóa học của xicloankan.

 Giải được một số bài tập có nội dung liên quan.

II. Câu hỏi và bài tập
1. Ankan và xicloankan

1.1. Câu hỏi

1.
Tại sao các ankan ở nhiệt độ thường tương đối trơ về mặt hoá học ? Chúng tham gia phản ứng hoá học ở điều kiện nào ? 

2.
Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phân ankan có 5C trong phân tử. 

3.
Viết công thức cấu tạo của các chất sau : xiclopentan ; metylxiclohexan ; 1,3–đimetylxiclopentan.

4.
Viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện phản ứng) trong các trường hợp sau :

– Cho clo tác dụng với isobutan theo tỉ lệ mol 1 : 1.


– Tách một phân tử hiđro ra khỏi 2–metylbutan.


– Bẻ gãy mạch cacbon của phân tử pentan.

5.
Nêu các phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

1.2. Bài toán

Dạng 1. Xác định công thức phân tử ankan và xicloankan. 

Một số điểm cần lưu ý :
– Khi đốt cháy ankan, ta có : 
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– Nếu ankan chỉ tạo ra một dẫn xuất monoclo duy nhất thì ankan đó có thể là metan hoặc các nguyên tử H trong phân tử có vị trí, vai trò như nhau.

Bài toán 1. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam ankan X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). 

a) Xác định CTPT của X.
b) Viết CTCT của X, biết X chỉ tạo ra một dẫn xuất monoclo duy nhất.

Hướng dẫn giải :

a)  Khi đốt X, lượng cacbon trong X chuyển hết vào khí CO2 nên số mol cacbon trong 7,2 gam X là : 
[image: image102.wmf]11,2
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( Khối lượng hiđro trong 7,2 gam X là :
(7,2 – 0,5.12) = 1,2 gam ( số mol H là 1,2 mol.

– Gọi CTPT của ankan là CnH2n + 2, ta có :
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Vậy CTPT của X là C5H12.


b) Vì X chỉ tạo ra một dẫn xuất monoclo duy nhất nên CTCT của X phải là :
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Bài toán 2. Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 14,4g nước và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Xác định CTPT của                      2 hiđrocacbon.

Hướng dẫn giải :
– Ta có : 
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( 2 hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức chung của 2 ankan là 
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– Theo phương trình :
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Vậy CTPT của 2 ankan là : CH4 và C2H6.

Dạng 2. Tính thành phần phần trăm về thể tích các chất trong hỗn hợp

Bài toán. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm metan và etan, thu được 22,0g khí CO2. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải 

– Phương trình phản ứng đốt cháy :


CH4 + 2O2 
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 CO2 + 2H2O



       (1)



C2H6 + 
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– Gọi số mol CH4 và C2H6 lần lượt là x và y. Ta có :
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– Vậy : %CH4 = 21,05% ; %C2H6 = 78,95%

Dạng 3. Tính nhiệt lượng của phản ứng cháy

Bài toán. Để đun sôi 1lít nước (D = 1g/ml) từ 20oC lên 100oC cần đốt bao nhiêu gam khí etan. Biết khi đốt cháy 1 gam etan giải phóng ra một lượng nhiệt là 50 kJ ; để nâng nhiệt độ của 1 gam nước lên 1oC cần 4,16 J và có 10% lượng nhiệt toả ra môi trường xung quanh.

Hướng dẫn giải

– Để đun sôi 1 lít nước cần một lượng nhiệt là : (100 – 20). 4,16.103 = 332,8 kJ. Nhưng do lượng nhiệt mất mát vào môi trường xung quanh là 10% nên lượng nhiệt thực tế cần là : 366,08 kJ.

– Vậy để đun sôi 1 lít nước cần : 
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Chương 6. Hiđrocacbon không no
I. Kiến thức trọng tâm

1. Kiến thức

1.1. Anken

 Khái niệm hiđrocacbon không no, anken, ankađien, ankin.

 Dãy đồng đẳng và cách gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp hệ thống/ thay thế của anken.

 Tính chất vật lí chung của anken.

 Cấu trúc electron, cấu trúc không gian và đồng phân của anken.

 Tính chất hóa học của anken : Phản ứng cộng hiđro, cộng halogen (clo, brom trong dung dịch), cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac–côp–nhi–côp, sơ lược cơ chế cộng. Phản ứng trùng hợp. Phản ứng oxi hoá (cháy và làm mất màu thuốc tím). 

 Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp. 

( ứng dụng của etilen và propen.

1.2. Anka®ien

 Định nghĩa, công thức chung, phân loại. 

 Đặc điểm cấu tạo. Đặc điểm cấu trúc của liên kết đôi liên hợp.
 Tính chất hoá học của buta1,3 đien và isopren : Phản ứng cộng hiđro, cộng halogen và hiđro halogenua, phản ứng trùng hợp.

 Phương pháp sản xuất buta–1,3đien từ butan và isopren từ isopentan trong công nghiệp.
1.3. Tecpen

 Sơ lược về tecpen, thành phần và đặc điểm cấu tạo, một vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen.

 Nguồn tecpen thiên nhiên và sơ lược về phương pháp khai thác.

 ứng dụng của tecpen trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

1.4. Ankin

Biết được :
 Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu trúc phân tử, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của ankin.

 Tính chất hoá học tương tự anken : Phản ứng cộng H2, Br2, HX, phản ứng oxi hoá.

 Tính chất hoá học khác anken : Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank 1 in

 Phương pháp điều chế và ứng dụng axetilen trong phòng thí nghiệm, công nghiệp.

2. Kĩ năng

2.1. Anken

 Tiến hành một số thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, mô hình, rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất. 

 Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).

 Viết các phương trình hoá học của phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa, phản ứng trùng hợp cụ thể.

 Phân biệt được anken với ankan cụ thể.

 Giải được bài tập : Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken, tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có anken cụ thể, bài tập khác có liên quan.

2.2. Anka®ien

 Quan sát được thí nghiệm, mô hình phân tử, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.

 Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien cụ thể.

 Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.

 Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hóa học của buta1,3đien và isopren.

 Giải được bài tập : Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng trùng hợp qua nhiều phản ứng, bài tập khác có nội dung liên quan.

2.3. Tecpen

 Quan sát được mô hình phân tử của một số tecpen cụ thể, rút ra nhận xét về thành phần cấu tạo.

 Giải được bài tập có nội dung liên quan.

2.4. Ankin

 Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử, rút ra nhận xét về cấu trúc và tính chất.

 Viết được công thức cấu tạo của một số ankin cụ thể.

 Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.

 Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hóa học của axetilen.

 Biết cách phân biệt ank1 in với anken, hoặc với ankađien bằng phương pháp hoá học.

 Giải được bài tập : Tính phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp chất phản ứng, một số bài tập khác có liên quan.

II. Câu hỏi và bài toán
II.6. Hiđrocacbon không no

II.6.1. Câu hỏi

1.
Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo có 5C trong phân tử ? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân đó ? Đồng phân nào có đồng phân hình học ?
2.
Viết CTCT của các chất sau : buta–1,3–®ien ; isopren ; propin ; but–1–in ; axetilen.

3.
Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho các chất sau : propen, buta–1,3–đien, axetilen lần lượt tác dụng với H2, HCl, Br2, H2O, KMnO4, AgNO3/NH3 (hay [Ag(NH3)2]OH).

4.
Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp các chất sau : etilen ; propilen ; isopren (theo kiểu 1,4). Nêu ứng dụng của sản phẩm.
5.
Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các trường hợp sau : 


a) propan và propilen.


b) propilen và propin.


c) but–1–in và buta®ien.


d) but–1–in và but–2–in.

II.6.2. Bài toán

Dạng 1. Xác định công thức phân tử anken, ankađien và ankin

Một số điểm cần lưu ý :
1. Đốt cháy anken thu được
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. Đốt cháy ankađien và ankin thu được 
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2. Đốt cháy hỗn hợp hai hiđrocacbon không no mà 
[image: image121.wmf]22

COHO

nn

=

 thì hỗn hợp phải là hai anken.

3. Đốt cháy hỗn hợp gồm một hiđrocacbon không no và một hiđrocacbon khác mà 
[image: image122.wmf]22
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 thì hiđrocacbon kia phải là ankan. 

4. Trong các hiđrocacbon, chỉ có các hiđrocacbon có liên kết ba ở đầu mạch như axetilen, ank–1–in …mới tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Bài toán 1. Để làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 0,125M cần 0,7 gam một anken X. Xác định CTPT, viết CTCT và gọi tên các đồng phân cấu tạo của X.

Hướng dẫn giải


– Gọi CTPT của X là CnH2n, phương trình hoá học :



CnH2n + Br2 
[image: image123.wmf]¾¾®

 CnH2nBr2

– Số mol Br2 trong 100 ml dung dịch là : 0,1.0,125 = 0,0125 (mol) ( số mol anken cần là 0,0125 mol ( Khối lượng mol của X là 
[image: image124.wmf]0,7
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(g) hay :



14n = 56 ( n = 4. Vậy CTPT của X là C4H8.

– CTCT các đồng phân và tên gọi :
CH2=CH–CH2–CH3
CH3–CH=CH–CH3
CH2=C(CH3)–CH3
  but–1–en

       but–2–en

       metylpropen

Bài toán 2. Đốt cháy hoàn toàn 6,80 g ankađien liên hợp X, thu được 11,20 lít khí CO2 (đktc). Xác định CTCT của X.
Hướng dẫn giải


– Trong 6,80 g X có : nC  =
[image: image125.wmf]11,2
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 (mol) ; nH = 6,8 – 0,5.12 = 0,8 (mol)

– Gọi CTPT của X là CnH2n–2, ta có : 
[image: image126.wmf]n0,5
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( n = 5. Vậy CTPT của X là C5H8. CTCT của X là : CH2=C(CH3)–CH=CH2 hoặc CH3–CH=CH–H=CH2
Bài toán 3. Hỗn hợp X gồm hiđro và một ankin có tỉ khối đối với heli là 2,4. Đun nóng X (có Ni xúc tác) để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với heli là 4,0. Xác định CTPT của ankin.

Hướng dẫn giải

– Gọi CTPT của ankin là CnH2n, ta có :
CnH2n–2 + 2H2 
[image: image127.wmf]o

xt,t

¾¾¾®

 CnH2n+2

– Giả sử ban đầu có 1 mol X, trong đó có a mol CnH2n–2 và b mol H2 thì sau phản ứng thu được : a mol CnH2n+2 và (b–2a) mol H2 còn dư.


– Ta có : 
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hay 
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. Vậy CTPT ankin là C3H4.

Bài toán 4. Hỗn hợp X gồm hai anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí trên hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Br2 trong CCl4, thấy khối lượng bình brom tăng 7,7 gam.

a) Xác định CTPT của hai anken đó.

b) Tính phần trăm thể tích của chúng trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn giải

a) Xác định CTPT

– Gọi  công thức chung của hai anken là 
[image: image131.wmf]n2n
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. Khi hấp thụ hai anken  vào dung dịch brom thì có phản ứng : 
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[image: image133.wmf]¾¾®
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( Khối lượng bình brom tăng lên chính là khối lượng hai anken, vậy khối lượng mol trung bình của hai anken là : 
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– Vì hai anken là đồng đẳng liên tiếp nên CTPT của chúng là C2H4 và C3H6.

b) Tính phần trăm thể tích các anken trong X

– Gọi x là số mol của C2H4 có trong 1 mol X ( số mol C3H6 là (1–x). Ta có : 




28x + 42(1–x) = 38,5 ( x = 0,25.

Vậy 
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Bài toán 5. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và một hiđrocacbon X, thu được 5 lít CO2 và 5 lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của X.

Hướng dẫn giải : 

– Khi đốt axetilen thì 
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thì khi đốt hiđrocacbon X phải cho 
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( X phải là ankan.

– Gọi CTPT của X là CnH2n+2. Phản ứng :


C2H2 + 
[image: image142.wmf]5
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 2CO2 + H2O



       (1)



C​nH2n+2 + 
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 nCO2 + (n–1)H2O

       (2)

– Gọi x, y lần lượt là thể tích của C2H2 và X, ta có :
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Vậy CTPT của X là C2H6.

Dạng 2. Tính thành phần phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp.

Bài toán 1. Dẫn từ từ 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etan và etilen qua dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và khối lượng bình tăng thêm 2,8 gam. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

Khi hỗn hợp khí qua dung dịch brom :
C2H4 + Br2 
[image: image147.wmf]¾¾®

 C2H4Br2
( Khối lượng bình tăng là khối lượng C2H4 : 
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Bài toán 2. Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp khí gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom, thấy dung dịch bị nhạt màu và khối lượng dung dịch tăng thêm 5,25 g. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi anken trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

– Pthh :
C2H4 + Br2 
[image: image151.wmf]¾¾®

 C2H4Br2
(1)

C3H6 + Br2 
[image: image152.wmf]¾¾®

 C3H6Br2 
(2)

– Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H4 và C3H6, ta có :
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Vậy phần trăm thể tích mỗi chất là 50%. 

Bài toán 3. Hỗn hợp X gồm etan, etilen và axetilen. Lấy V lít X cho lội chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), thu được 2,4 gam kết tủa vàng nhạt. Cũng V lít X cho qua nước brom dư, thấy khối lượng nước brom tăng 0,82 gam và có 0,56 lít khí đi ra khỏi nước brom. Tính V và thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X. Các khí đo ở đktc.

Hướng dẫn giải

– Khi cho X qua dung dịch AgNO3 trong NH3, chỉ có axetilen phản ứng :
C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 
[image: image154.wmf]¾¾®

 C2Ag2( + NH4NO3 
(1)

Ta có 
[image: image155.wmf]22

CAg

2,4

n0,01

240

==

 (mol) ( theo (1) thì  
[image: image156.wmf]2222

CHCAg

nn0,01

==

 (mol).

– Khi cho X qua nước brom thì etilen và axetilen bị giữ lại, còn etan thoát ra :
C2H4 + Br2 
[image: image157.wmf]¾¾®

 C2H4Br2
C2H2 + 2Br2 
[image: image158.wmf]¾¾®

 C2H2Br4
Ta có : + 
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+ Khối lượng của C2H4 là 0,82 – 0,01.26 = 0,56 (gam).
Vậy VX = 22,4(0,01 + 0,025 +
[image: image160.wmf]0,56
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– Thành phần phần trăm thể tích các khí trong X :
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Dạng 3. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng trùng hợp.

Bài toán. Để điều chế được 8,82 tấn polietilen cần dùng bao nhiêu m3 khí etilen (đktc), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%.

Hướng dẫn giải

C2H4 
[image: image164.wmf]o
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    (CH2 ─ CH2)n
– Nếu hiệu suất đạt 100% thì khối lượng etilen cần lấy là 8,82 tấn. Vì hiệu suất đạt 90% nên khối lượng etilen cần lấy là
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. Vậy thể tích khí etilen cần lấy là : 
[image: image166.wmf]3633

9,8

22,4.10..107,84.10m

28

-

=


Chương 7. Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

I. Kiến thức trọng tâm

1. Kiến thức

1.1. Benzen và dãy đồng đẳng

 Định nghĩa, cấu trúc phân tử, đồng đẳng, đồng phân và danh pháp. 

 Tính chất vật lí.

 Tính chất hoá học : Mối liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hóa học. Phản ứng thế của benzen và toluen : Halogen hóa, nitro hóa (điều kiện phản ứng, quy tắc thế ; Sơ lược cơ chế thế. Phản ứng cộng Cl2, H2 vào vòng benzen. Phản ứng oxi hoá hoàn toàn, oxi hóa nhóm ankyl.

1.2. Stiren và naphtalen

 Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của stiren và naphtalen.

 Tính chất hóa học của stiren : Trùng hợp, đồng trùng hợp, phản ứng oxi hóa, cộng (vào nhánh hoặc vòng benzen).

 Tính chất hóa học của naphtalen : Phản ứng thế brom và nitro hóa ; Cộng hiđro ; Oxi hóa bằng oxi không khí (có xúc tác V2O5).

1.3. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 Thành phần hóa học, tính chất, cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học ; ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ.

 Thành phần hóa học, tính chất, cách chế biến và ứng dụng của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.

 Cách chế biến, ứng dụng của các sản phẩm từ than mỏ.

1.4. Hệ thống hoá về hiđrocacbon

 Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.

2. Kĩ năng

2.1. Benzen và dãy đồng đẳng

 Viết được cấu trúc phân tử của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.

 Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, toluen ; Vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.

Giải được bài tập : Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp, một số bài tập khác có liên quan.

2.2. Stiren và Naphtalen

 Viết công thức cấu tạo, từ đó dự đoán được tính chất hóa học của stiren và naphtalen.

 Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của stiren và naphtalen.
 Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hoá học.
 Giải được bài tập : Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp, bài tập khác có nội dung liên quan.

2.3. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 Đọc, tóm tắt thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi, rút ra nhận xét.

 Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.

 Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên, than mỏ trong đời sống.

2.4. Hệ thống hoá về hiđrocacbon

 Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.

 Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.

 Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.

 Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

II. Câu hỏi và bài tập
1. Câu hỏi

1.
a) Viết công thức cấu tạo của các chất sau : benzen, metylbenzen, vinylbenzen, o–xilen, naphtalen. Viết tên thường gọi (nếu có) của các chất trên.

b) Viết CTCT và gọi tên các hiđrocacbon thơm có CTPT C8H10.
2.
Viết được các phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng) khi cho : benzen, toluen lần lượt tác dụng với Br2, HNO3 theo tỉ lệ 1 :1, dung dịch KMnO4, H2.

3.
Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho brombenzen tác dụng với HNO3 ; nitrobenzen tác dụng với Br2 (Fe xúc tác).

4.
Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho stiren lần lượt tác dụng với nước brom, H2, trùng hợp, dung dịch KMnO4 ; cho naphtalen tác dụng với H2, HNO3.
5.
Bằng phương pháp hoá học, phân biệt các chất lỏng sau : benzen, stiren, toluen.

6.
Nêu thành phần của : dầu mỏ ; khí mỏ dầu ; khí thiên nhiên ; khí lò cốc.

7.
Bằng phương pháp chưng cất phân đoạn dầu mỏ ở áp suất thường, người ta thu được những phân đoạn nào ? Số nguyên tử cacbon trong các hiđrocacbon của mỗi phân đoạn nằm trong khoảng nào ?
8.
Người ta áp dụng phương pháp chế biến hoá học nào để làm tăng giá trị sử dụng của dầu mỏ ? Nêu đặc điểm và mục đích của mỗi phương pháp.

9.
Nêu ứng dụng chính của các sản phẩm sau : nhiên liệu khí và khí hoá lỏng ; xăng ; dầu hoả ; dầu điezen ; dầu nhờn ; nhựa đường (atphan).

10.
Hãy kể tên các mỏ dầu lớn đã được đưa vào khai thác hiện nay ở Việt Nam.

2. Bài 

Dạng 1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên

Bài toán : Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X thể lỏng ở điều kiện thường rồi cho toàn bộ sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng thêm 3,80 gam và có 7,00 gam kết tủa. Tỉ khối hơi của X so với oxi bằng 2,875. 

1.
Xác định CTPT của X.

2.
Viết CTCT gọi tên X, biết X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Hướng dẫn giải

1.
Khi đốt X, thu được CO2 và H2O. Khối lượng bình nước vôi tăng lên chính là khối lượng CO2 và H2O. Khi cho sản phẩm vào bình đựng nước vôi, có phản ứng :
CO2 + Ca(OH)2 
[image: image167.wmf]¾¾®

 CaCO3( + H2O
(1)

– Theo đề cho và theo (1), ta có : 
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( Khối lượng H2O : 
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– Gọi CTPT của X là CnHm, ta có : 

nC : nH = 0,07 : 0,04.2 = 7 : 8

( CTĐGN của X là C7H8 hay CTPT của X là (C7H8)n.

– Mặt khác MX = 2,875.32 = 92 ( (7.12 + 8).n = 92 ( n = 1. 
Vậy CTPT của X là C7H8.

2. Độ không no của X là :
[image: image171.wmf](7.22)8
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. Vì X không làm mất màu dung dịch brom, nhưng làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng nên X chỉ có thể là hiđrocacbon thơm, có nhánh ankyl. CTCT của X là :
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Dạng 2. Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp.

Bài toán. Cho benzen tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 (có Fe xúc tác), thu được sản phẩm gồm chất lỏng B và khí  C. Hấp thụ C vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5 M. Để trung hoà NaOH dư, cần 0,5 lít dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng benzen phản ứng và khối lượng B.

Hướng dẫn giải

C6H6 + Br2  
[image: image173.wmf]o

Fe,t

¾¾¾®

C6H5Br + HBr
(1)

HBr + NaOH 
[image: image174.wmf]¾¾®

 NaBr + H2O
(2)

HCl + NaOH 
[image: image175.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O
(3)

– Ta có : nNaOH = 0,5.2 = 1 mol ; nHCl = 0,5 mol ( theo (2) và (3) :
nNaOH  = nHCl + nHBr ( nHBr = (1 – 0,5) = 0,5 mol. 
Vậy : 
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– Khối lượng benzen phản ứng là : 0,5.78 = 39 (gam).

– Khối lượng brombenzen tạo ra là : 0,5.157 = 78,5 (gam).

Dạng 3. Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp.

Bài toán. Sau khi thực hiện phản ứng trùng hợp stiren, người ta lấy 5,2 gam hỗn hợp sau phản ứng (gồm polistiren và stiren chưa bị trùng hợp) tác dụng với dung dịch brom thấy làm mất màu vừa hết 125 ml dung dịch Br2 0,1M. Tính phần trăm khối lượng stiren đã trùng hợp.

Hướng dẫn giải 

– Chỉ có stiren mới làm mất màu nước brom :
C6H5CH=CH2 + Br2 
[image: image177.wmf]¾¾®

 C6H5CHBr–CH2Br
(1)

– 
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 ( nstiren = 0,0125 (mol). Vậy trong 5,2 gam hỗn hợp có 0,0125.104 = 1,3 (gam) ( Phần trăm khối lượng benzen đã trùng hợp là : 
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Chương 8. Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol
I. Kiến thức trọng tâm

1. Kiến thức

1.1. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, đồng phân và danh pháp.

 Tính chất vật lí và hoạt tính sinh học, ứng dụng.

 Tính chất hoá học cơ bản : Phản ứng thế nguyên tử halogen (trong phân tử ankyl halogenua, anlyl halogenua, phenyl halogenua) bằng nhóm (OH ; Sơ lược cơ chế của phản ứng thế ; Phản ứng tách hiđro halogennua theo quy tắc Zai–xép, phản ứng với magie.

1.2. Ancol

 Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol.

 Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro.

 Tính chất hóa học : Phản ứng thế H của nhóm  OH (phản ứng chung của R  OH, phản ứng riêng của glixerol) ; Phản ứng thế nhóm  OH ancol ; Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete ; Phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy. 

 Phư​ơng pháp điều chế, ứng dụng của etanol và của metanol.

1.3. Phenol

 Định nghĩa, phân loại phenol, tính chất vật lí.
 Tính chất hoá học : Phản ứng thế H ở nhóm  OH (tính axit : tác dụng với natri, natri hiđroxit), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước brom), ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol.

 Một số phương pháp điều chế hiện nay, ứng dụng của phenol.

 Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.

2. Kĩ năng

2.1. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 Gọi tên các dẫn xuất halogen theo 2 cách.

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học và một số ứng dụng chính.

 Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng theo công thức phân tử.

 Phân biệt một số chất dẫn xuất halogen cụ thể.

 Giải được bài tập : Tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫn xuất halogen, bài tập khác có nội dung liên quan.

2.2. Ancol

 Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể.

 Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (phân tử có từ 1C  5C). 

 Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của ancol và glixerol.

 Giải được bài tập : Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hóa học, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol, một số bài tập có liên quan.

2.3. Phenol

 Viết các phương trình hoá học minh họa tính chất hóa học của phenol.

 Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học.

 Giải được bài tập : Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng, một số bài tập khác có liên quan.

II. Câu hỏi và bài tập

1. Câu hỏi

1.
a) Gọi tên các chất sau (theo 2 cách) : CH3CH2Cl ; CH2=CHCH2Cl ; C6H5Cl.

b) Viết CTCT của các chất sau : io®ofom ; vinyl clorua ; p–®ibrombenzen.

2.
Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

a) Thuỷ phân trong dung dịch NaOH các chất : cloetan ; vinyl clorua ; brombenzen ; anlyl clorua.


b) Đun các chất : etyl bromua, 2–clobutan với KOH trong ancol.

3.
Từ các chất sau : vinyl clorua, 2–clobuta–1,3–đien, tetrafloeten viết phương trình hoá học điều chế  ra các sản phẩm có ứng dụng thực tế.
4.
Viết công thức lập thể và gọi tên các đồng phân tương ứng với CTPT C3H5Cl.

5.
Chỉ dùng thêm một thuốc thử,nêu cách phân biệt các chất sau : n–propyl bromua, anlyl bromua, brombenzen.

2. Bài toán

Bài toán. Trong công nghiệp, PVC được điều chế theo sơ đồ sau :
C2H4 
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 PVC

Tính thể tích khí etilen và khí Cl2 (đktc) cần để sản xuất 2,5 tấn PVC theo sơ đồ trên, giả sử hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%.

Hướng dẫn giải

– Theo sơ đồ cứ 28 tấn C2H4 tác dụng với 71 tấn Cl2 tạo ra được 62,5 tấn PVC. Để tạo ra 2,5 tấn PVC cần : 
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khí etilen và 896 m3 khí clo.
Chương 9. An®ehit – Xeton – Axit cacboxylic
I. Kiến thức trọng tâm
1.1. An®ehit và xeton

 Định nghĩa anđehit và xeton, đặc điểm cấu trúc phân tử, phân loại, danh pháp.

 Tính chất vật lí : Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.

 Tính chất hóa học của anđehit : Phản ứng cộng (cộng hiđro, nước, hiđro xianua) ; Phản ứng oxi hoá (tác dụng với nước brom, dung dịch thuốc tím, tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac) ; Phản ứng ở gốc hiđrocacbon.

 Phư​ơng pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. 

 Một số ứng dụng chính của fomanđehit, axetanđehit, axeton.

 Xeton có phản ứng cộng với hiđro và phản ứng ở gốc hiđrocacbon.

1.2. Axit cacboxylic

 Định nghĩa, phân loại, danh pháp. 

 Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí và liên kết hiđro. 

 Tính chất hoá học : Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế (phân li thuận nghịch trong dung dịch, xét hằng số Ka, ảnh hưởng của gốc hiđrocacbon, của nhóm thế có độ âm điện lớn). Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh. Phản ứng tạo thành dẫn xuất axit (tác dụng với ancol tạo thành este, tách nước liên phân tử). Phản ứng ở gốc hiđrocacbon (no, không no, thơm).

 Phương pháp điều chế axit cacboxylic trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

 ứng dụng của axit axetic và axit khác.

2. Kĩ năng

2.1. An®ehit và xeton

 Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng của anđehit và xeton, kiểm tra dự đoán và kết luận.

 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.

 Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit, axeton.

 Giải được bài tập : Phân biệt được anđehit và xeton bằng phương pháp hoá học, tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit tham gia phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.

2.2. Axit cacboxylic

 Tiến hành thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, mô hình,... rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.

 Phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc nhóm cacboxyl với liên kết hiđro và tính chất hoá học của axit, tính chất hóa học của axit cacboxylic có gốc no, không no, thơm.

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học.

 Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hoá học. 

 Giải được bài tập : Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch của axit tham gia phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.

II. Câu hỏi và bài tập 

1. Ancol – Phenol
1.1 Câu hỏi

1.
Viết công thức cấu tạo các đồng phân có CTPT C3H8O, C4H10O. Gọi tên các đồng phân ancol và chỉ rõ bậc của các ancol đó.

2.
So sánh nhiệt độ sôi và khả năng tan trong nước của các cặp chất sau : C2H5OH và CH3OCH3 ; C3H7OH và C2H5Cl.

3.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho ancol etylic lần lượt tác dụng với : Na, CuO nóng đỏ, HBr (có xúc tác), H2SO4 đặc ở 140oC và 170oC ; glixerol lần lượt tác dụng với Cu(OH)2, HNO3.

4.
Bằng phương pháp hoá học, phân biệt các ancol sau : propan–1–ol, n–propyl clorua, glixerol.

5.
Hãy đề nghị sơ đồ thích hợp nhất điều chế các chất sau đây trong công nghiệp :

a) metanol từ metan.


b) etanol từ etilen.


c) glixerol từ propen.

6.
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho phenol tác dụng với Na, NaOH, dung dịch brom, HNO3. Phản ứng nào có thể dùng để chứng minh phenol có lực axit mạnh hơn etanol ?
7.
Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt nhóm sau đây : nước phenol, glixerol,   benzyl clorua và xiclohexanol ?
1.2. Bài toán
Dạng 1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol

Một số điểm cần lưu ý :
1.
Khi đốt một ancol, nếu 
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thì ancol đó no, mạch vòng                     (1 vòng) hoặc mạch hở trong phân tử chứa một liên kết đôi.

2.
Khi cho x mol một ancol tác dụng với kim loại kiềm, giải phóng y mol khí H2, ta có số nhóm chức trong ancol là 
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3.
Khi đun ancol với H2SO4 đặc tạo ra ete thì nete =
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Bài toán 1. Oxi hoá hoàn toàn m gam một ancol X đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch, thấy khối lượng bình (1) tăng 1,08 gam và bình (2) tăng 1,98 gam. 

a) Tính m.

b) Xác định CTPT, viết CTCT có thể có của X và gọi tên.
Hướng dẫn giải

– Bình (1) hấp thụ nước ( 
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– Bình (2) hấp thụ CO2 ( 
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– Ta thấy 
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( X là ancol no, ta có nX =nO = 0,06 – 0,045 = 0,015 (mol).

a) Vậy khối lượng của ancol đem đốt là :
m = mC + mH + mO = 2.0,06 + 0,045.12 + 0,015.16 = 0,9 (gam).

b) Gọi CTPT của X là CnH2n + 2O, ta có MX = 
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hay 14n + 18 = 60 ( n = 3. Vậy CTPT của X là C3H8O ; CTCT của X là :
CH3CH2CH2OH : propan–1–ol hay ancol n–propylic

CH3CHOHCH3 : propan–2–ol hay ancol isopropylic

Bài toán 2. Ancol no, mạch hở X có tỉ khối so với hiđro bằng 31. Cho 1,24 gam X tác dụng với Na dư, kết thúc phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đktc). Xác định CTCT của X.

Hướng dẫn giải

– MX = 31.2 = 62 ( 1,24 (gam) X có số mol nX =
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– Gọi CTPT của X là CnH2n +2–x(OH)x :
2CnH2n +2–x(OH)x + 2xNa 
[image: image197.wmf]¾¾®

 2CnH2n +2–x(ONa)x + xH2
– Theo phương trình, ta có : x =
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CTCT của X là CH2OHCH2OH.

Bài toán 3. Bỏ Na tới dư vào 2,08 gam hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol thì thu được 336 ml khí H2 (đktc). Xác định CTPT và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

– Gọi công thức chung của hai ancol là 
[image: image199.wmf]n2n1
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– Ta có
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, theo (1) thì n 2 ancol = 0,015.2 = 0,03 (mol) 
( Khối lượng mol trung bình của 2 ancol là 
[image: image204.wmf]2,08208
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.
Vậy CTPT hai ancol là C3H7OH và C4H9OH.

– Gọi số mol của C3H7OH và C4H9OH lần lượt là a, b :

[image: image206.wmf]{
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Vậy %C3H7OH = 
[image: image207.wmf]0,01.60
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 ; % C4H9OH = 71,15%.
Bài toán 4. Đun hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 66,0 gam hỗn hợp gồm 3 ete có số mol bằng nhau và 13,5 gam nước. Xác định CTPT hai ancol và khối lượng mỗi ancol đã phản ứng.

Hướng dẫn giải

– Gọi công thức của hai ancol lần lượt là CnH2n+1OH và CmH2m+1OH (n, m nguyên dương và n ≥ m).

2CnH2n+1OH 
[image: image208.wmf]o
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 (CnH2n+1)2O + H2O
(1)

2CmH2m+1OH 
[image: image209.wmf]o
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 (CmH2m+1)2O + H2O
(2)

CnH2n+1OH + CmH2m+1OH 
[image: image210.wmf]o
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 CnH2n+1OCmH2m+1 + H2O
(3)

– Theo (1), (2) và (3) thì n 2 ancol =
[image: image211.wmf]2
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. Vì số mol 3 ete bằng nhau nên số mol mỗi ancol là 
[image: image212.wmf]1,5
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– Mặt khác : m 2 ancol = m 3 ete + 
[image: image213.wmf]2
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( m 2 ancol = 66,0 + 13,5 = 79,5 gam ( ta có : 0,75(14n + 18 + 14m + 18) = 79,5 ( n + m = 5 ( 
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Vậy : 

+ CTPT của hai ancol là C2H5OH và C3H7OH. 

+ Khối lượng mỗi ancol đã phản ứng : C2H5OH là 0,75.46 = 34,5 gam.

C3H7OH là 0,75.60 = 45,0 gam.

Dạng 2. Tính khối lượng ancol, phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.

Bài toán 1. Bỏ Na tới dư vào 13,8 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và glixerin thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

C2H5OH + Na 
[image: image215.wmf]¾¾®

 C2H5ONa + 
[image: image216.wmf]1
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 C3H5(ONa)3 + 
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Vậy : %m(C2H5OH) = 
[image: image220.wmf]0,1.46

.100%33,33%

13,8

=

 ; %m(C3H7OH) = 66,67%.

Bài toán 2. Hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol. Cho  m gam X tác dụng với Na thấy giải phóng ra 0,336 lít khí H2 (đktc). Mặt khác m gam X phản ứng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

Hướng dẫn giải


– Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra :
C2H5OH + Na 
[image: image221.wmf]¾¾®

 C2H​5ONa + 
[image: image222.wmf]1

2

H2(
(1)

C6H5OH + Na 
[image: image223.wmf]¾¾®

 C6H​5ONa + 
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[image: image225.wmf]¾¾®

 C6H​5ONa + H2O(
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– Theo bài cho :
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 ; nNaOH = 0,1.0,2 = 0,02mol


– Theo (2) : 
[image: image227.wmf]65
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Vậy khối lượng của hỗn hợp X là : 0,02.94 + 0,01.46 = 2,34 (gam).

%m(C6H5OH) =
[image: image230.wmf]0,02.94

.100%80,34%

2,34

=

 ; %m(C2H5OH) = 19,66%.

2. An®ehit và xeton

2.1. Câu hỏi

1.
Viết CTCT và gọi tên (thay thế hoặc gốc–chức) của các anđehit và xeton đồng phân có CTPT C4H10O.

2.
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho anđehit axetic, axeton lần lượt tác dụng với từng chất sau : H2/Ni, to ; AgNO3/NH3 ; Br2. Nêu vai trò của anđehit và xeton trong các phản ứng đó. 

3.
Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : etanol, etanal, axeton.

4.
Viết các phương trình hoá học điều chế anđehit fomic và anđehit axetic từ hiđrocacbon và ancol tương ứng.

2.2 Bài toán

Dạng 1. Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit.

Bài toán 1. Cho 25 gam dung dịch anđehit tác dụng hết với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thu được 6,48 gam bạc kim loại. Tính nồng độ phần trăm của anđehit trong dung dịch.

Hướng dẫn giải

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image231.wmf]¾¾®

 CH3COONH4 + 2Ag( + 2NH4NO3
Ta có : nAg = 
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Vậy %CH3CHO = 
[image: image234.wmf]0,03.44
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Bài toán 2. Người ta oxi hoá không hoàn toàn etlien thu được hỗn hợp khí X gồm etilen và anđehit axetic. Lấy 3,36 lít khí X (đktc) cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 25,92 gam Ag tách ra. Tính phần trăm khối lượng của anđehit trong X và hiệu suất của quá trình oxi hoá etilen.

Hướng dẫn giải

– Các phương trình hoá học :
2CH2=CH2 + O2 
[image: image235.wmf]o

t,xt
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 2CH3CHO
(1)

CH3CHO+ 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ( CH3COONH4 + 2Ag( + 2NH4NO3
(2)

– Theo bài cho ta có : nX = 
[image: image236.wmf]3,36
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– Theo (1) và (2) : netilen pư = nanđehit = 
[image: image238.wmf]Ag
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Vậy :
+ Hiệu suất của quá trình oxi hoá etilen là : H = 
[image: image239.wmf]0,12
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+ Khối lượng 3,36 lít X là : 0,12.44 + (0,15–0,12).28 = 6,12 (gam) 
( Phần trăm khối lượng của anđehit trong X là : 
[image: image240.wmf]0,12.44
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Dạng 2. Xác định CTPT, viết CTCT của anđehit.

Một số điểm cần lưu ý : 

1.
Khi đốt cháy anđehit, nếu 
[image: image241.wmf]22

HOCO

nn

=
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2.
Khi cho anđehit tác dụng với H2 (xt Ni) mà 
[image: image242.wmf]2
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3.
Nếu cho anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc mà số mol Ag giải phóng ra gấp 4 lần số mol anđehit thì anđehit đó phải là HCHO.
Bài toán 1. X là một anđehit đơn chức. Cho 10,5 gam X tham gia hết vào phản ứng tráng bạc, thấy tạo ra 40,5 gam Ag. Xác định CTPT, viết CTCT và gọi tên X.

Hướng dẫn giải

– Nếu X là HCHO thì khối lượng Ag giải phóng ra là :


[image: image243.wmf]10,5

4..108151,2(gam)
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 ( loại.

– Đặt công thức của X là RCHO, ta có :
RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ( RCOOH + 2Ag( + 2NH4NO3
– nAg = 
[image: image244.wmf]40,5
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 ( nan®ehit = 0,1875mol. 
Vậy Manđehit = 
[image: image245.wmf]10,5
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 ( R = 56 – 29 = 27 ứng với nhóm C2H3
( CTCT của X là : CH2=CH–CHO propenal.
Bài toán 2. Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Trong X có mC : mH : mO = 18 : 3 : 8. 

a) Xác định CTPT của X, Y biết tỉ khối của X so với không khí bằng 2.

b) Viết CTCT và gọi tên X và Y. Biết Y có phản ứng tráng bạc ; X không tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng tác dụng được với H2 tạo ra sản phẩm phản ứng được với Na giải phóng H2.

Hướng dẫn giải

Bài toán 3. Đem 7,3 gam hỗn hợp gồm hai anđehit liên tiếp là đồng đẳng của anđehit fomic tác dụng hết với bạc nitrat trong dung dịch amoniac thu được              32,4 gam bạc kết tủa. Xác định CTPT, viết CTCT và gọi tên hai anđehit.

Hướng dẫn giải

– Gọi công thức chung của hai anđehit là
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Vậy 
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 ( Hai anđehit là :
CH3CHO (etanal/ an®ehit axetic) và C2H5CHO (propanal/ an®ehit propionic).
3. Axit cacboxylic

3.1. Câu hỏi

1.
Viết CTCT và gọi tên thay thế của các đồng phân axit có công thức phân tử C4H8O2, C4H6O2.
2.
So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau : CH3CH2Cl, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH. Giải thích.
3.
Có thể dùng phản ứng hoá học nào để chứng minh nguyên tử H trong nhóm       –COOH linh động hơn nguyên tử H trong nhóm –OH của ancol và phenol.

4.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho axit axetic, axit acrylic lần lượt tác dụng với các chất sau : Mg(OH)2 ; C6H5ONa ; Br2 trong CCl4 ; Na2CO3 ; C2H5OH ; Zn. 
5.
Phân biệt các nhóm chất sau bằng phương pháp hoá học :

a) etanol, etanal, axit axetic, axeton.


b) axit fomic, fomalin, axit axetic, axit acrylic, glixerol.

6.
So sánh lực axit của các axit sau :

a) CH3COOH, HCOOH, C2H5COOH.


b) CH3COOH, BrCH2COOH, ClCH2COOH.

7.
Viết bốn phương trình hoá học dùng để điều chế axit axetic.

3.2. Bài toán

Dạng 1. Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch của axit tham gia phản ứng.

Bài toán 1. Hỗn hợp X gồm axit axetic và axit acrylic. Để trung hoà 9,6 gam X cần dùng vừa hết 30 gam dung dịch NaOH 20%. 

a) Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và ion thu gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hoá học :
CH3COOH + NaOH 
[image: image251.wmf]¾¾®

 CH3COONa + H2O
(1)

C2H3COOH + NaOH 
[image: image252.wmf]¾¾®

 C2H3COONa + H2O
(2)

Hay : 

CH3COOH + OH( 
[image: image253.wmf]¾¾®

 CH3COO( + H2O
(1)

C2H3COOH+ OH( 
[image: image254.wmf]¾¾®

 C2H3COO( + H2O
(2)

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi axit :
– nNaOH =
[image: image255.wmf]20
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. Gọi số mol CH3COOH và C2H3COOH lần lượt là a, b. Ta có :
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– Vậy %m(CH3COOH) =
[image: image257.wmf]0,1.60
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=

 ; %m(C2H3COOH) = 37,5%

Bài toán 2. Để xác định hàm lượng axit axetic có trong một loại giấm ăn, người ta lấy 40,0 gam giấm đó đem trung hoà bằng dung dịch NaOH 1,00 M thấy hết 25,0 ml. Tính nồng độ % của axit axetic có trong loại giấm trên.

Hướng dẫn giải

– Phản ứng :
CH3COOH + NaOH 
[image: image258.wmf]¾¾®

CH3COONa + H2O

– Ta có : n​NaOH = 0,025 mol ( 
[image: image259.wmf]3
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Vậy nồng độ % axit axetic có trong giấm ăn là : 
[image: image260.wmf]0,025.60
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Bài toán 3. X  là dung dịch CH3COOH 0,1M. ở 25oC, dung dịch X có pH = 2,9.

a) Tính độ điện li ( của axit axetic ở trong dung dịch X.

b) Tính gần đúng hằng số cân bằng của axit axetic ở 25oC.

Hướng dẫn giải

– pH = 2,9 ( [H+] = 10–2,9 = 1,26.10–3.

– Phản ứng :

CH3COOH ( CH3COO( +  H+
           Co                         0,1                  0              0

          [ ]   0,1 – 1,26.10–3   1,26.10–3     1,26.10–3
– Vậy độ điện li của axit axetic là :
[image: image261.wmf]2,9
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– Hằng số cân bằng : Ka =
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Dạng 2. Xác định CTPT của axit
Một số điểm cần lưu ý :
1.
Khi đốt cháy axit, nếu 
[image: image263.wmf]22
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thì axit đó là no. đơn chức, mạch hở.

2.
Nếu cho axit tác dụng với dung dịch NaHCO3 mà 
[image: image264.wmf]2
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 thì axit đó có x nhóm chức.

3.
Khi nhóm –COOH chuyển thành nhóm –COONa hoặc –COOR (ví dụ                    –COOCH3) thì khối lượng mol của nhóm tăng lên là 22 gam hoặc R gam, nên có thể áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để tính. 
4.
Nếu hai axit là đồng đẳng của nhau, dùng phương pháp tính số nguyên tử cacbon trung bình hoặc khối lượng mol trung bình để giải bài tập.
Bài toán 1. Trung hoà 50 gam dung dịch 14,8% của axit no, mạch hở X cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức cấu tạo của X và gọi tên X.

Hướng dẫn giải

– Gọi công thức của X là : CnH2n+1COOH (n ≥ 1)

CnH2n+1–COOH + NaOH 
[image: image265.wmf]¾¾®

 CnH2n+1COONa + H2O
(1)

– Ta có : maxit =
[image: image266.wmf]14,8
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 ; nNaOH = 0,1mol ( naxit = 0,1mol. Vậy khối lượng mol của axit là 
[image: image267.wmf]7,4
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 hay : 14n + 46 = 74 ( n = 2. 
X là : CH3CH2COOH axit propionic hay axit propanoic

Bài toán 2. Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam axit hữu cơ đơn chức X, thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Xác định CTPT và viết CTCT của X.

Hướng dẫn giải

– Gọi công thức của axit là CxHyOz, ta có : mC + mH + mO = 4,5g.
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Vậy : x : y : z = nC : nH : nO = 0,15 : 0,30 : 0,15 = 1 : 2 : 1 
( CTPT của X có dạng (CH2O)n. Vì X đơn chức nên n = 2 ( X là CH3COOH.

Bài toán 3. Dung dịch X chứa hai axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy 100,0 ml X chia làm hai phần bằng nhau. Trung hoà phần (1) bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 11,6 gam hỗn hợp muối khan. Phần (2) cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử và tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X.

Hướng dẫn giải

– Đặt công thức chung của hai axit là
[image: image271.wmf]n2n1
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– Các phương trình phản ứng hoá học :
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– Theo (2) ta có : 
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( theo (1) và (2) : 
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. Vậy hai axit là HCOOH và CH3COOH.

– Gọi x, y lần lượt là số mol HCOOH và CH3COOH, ta có :

[image: image283.wmf]xy0,15x0,05
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Vậy nồng độ mol của các axit trong dung dịch X là :

[image: image284.wmf]M(HCOOH)
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(1) Kiến thức trọng tâm và kĩ năng cần đạt được của chương trình chuẩn được viết bằng chữ in đứng. Kiến thức bổ sung cho chương trình nâng cao được viết bằng chữ in nghiêng.
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